Vị thế địa văn hoá - địa chính trị của Hà Nội trong bối cảnh vùng             châu thổ sông Hồng và Việt Nam

0.0. Hà Nội là gì? Đó là vấn đề hàng đầu khi nhập môn nghiên cứu Hà Nội học và Lịch sử Hà Nội. Cũng như khoa học hiện đại tin học hoá, chúng ta cần chấp nhận nhiều câu trả lời khác nhau, nhiều cách tiếp cận khác nhau hay/và cách tiếp cận liên ngành (Interdisciplinary Approach).

(
0.1. Trung tâm Hà Nội ở tọa độ địa lý 21005 vĩ tuyến Bắc, 105087 kinh tuyến Đông, nằm trên đường trục của tam giác châu Bắc bộ, được che chắn ở phía Bắc - Đông Bắc bởi dải núi Tam Đảo và ở phía Tây - Tây Nam bởi dãy núi Ba Vì - Tản Viên, đều cách trung tâm thủ đô khoảng 50km.

0.2.1. Tam giác châu Bắc bộ (sông Hồng và sông Thái Bình cùng các chi lưu mạng cành cây và mạng song song) có hình phễu bổ đôi bề mặt nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam (
).

Nhưng nó không phải là một mặt phẳng. Do vậy chúng tôi không sử dụng khái niệm “đồng bằng” (plaine) mà chỉ sử dụng khái miện tam giác châu (delta).

Mặt cắt ngang của Nó giống như một chiếc võng, vùng  trục giữa, thấp hơn hai bên “rìa”. Dạng “võng” này không phải chỉ là hình dạng trên “bề mặt” mà thực sự phản ánh dáng dấp của cấu trúc móng nền tận 30 - 40km sâu trong lòng Đất Hà Nội - Bắc bộ, do giới địa - vật lý học Việt Nam xác định. Và bởi thế, giới Địa học Việt Nam 
(Viện Khoa học Trái đất, Khoa Đại học Đại học Quốc gia Hà Nội...) hoàn toàn có lý khi đặt tên miền trũng tam giác châu sông Nhị - Hồng, trong đó có lãnh thổ Thủ đô Hà Nội là “võng Hà Nội” hay “trũng Hà Nội”.

02.2. Võng Hà Nội là một vùng rất “động” (dynamic) về mặt địa chất kiến tạo, bởi vì Nó là một vùng xung yếu của vỏ trái đất. Nó xung yếu, vì vỏ trái đất ở nơi đây chẳng những mỏng hơn các nơi khác mà còn vị đứt gãy sâu chia cắt suốt bề dày của nó.

Vỏ trái đất ở trũng Hà Nội bị chia cắt như các manh áo rách và dáng vẻ những đường đứt gãy giống như những đường khâu nối liền các mảnh áo, cho nên các nhà kiến tạo học gọi chúng là đường khâu.

02.3. Không phải chỉ có các đứt gãy dọc mà còn nhiều đứt gãy ngang, chia cắt “trũng Hà Nội”, cho nên nó có dạng bậc thang: các bậc cao nằm ở phía tây bắc, các bậc thấp nằm ở phía Đông Nam...

Như đã nói, lãnh thổ Hà Nội nằm ngang trên trục của một vùng xung yếu do có hệ thống đứt gãy sâu cắt qua, cho nên Hà Nội là một vùng có cường độ chuyển động lớn của vỏ trái đất. Tại đây các hoạt động kiến tạo lớn đã từng 
diễn ra mạnh mẽ trong suốt cả quá khứ địa chất trăm triệu năm về trước mà vẫn còn đang tiếp diễn mạnh trong kỷ 
địa chất hiện nay.

02.4. Các đứt gãy sâu sông Hồng - sông Chảy cắt qua lãnh thổ Hà Nội là những đường xung yếu đã từng gây ra động đất mạnh đến cấp 7, cấp 8 (độ Richter).

Lấy thí dụ về Thăng Long đời Lý - Trần, biên niên sử (Đại Việt sử lược, Toàn thư, Cương mục) chép nhiều lần 
đất động. Năm 1016 động đất, năm 1017 điện Càn Nguyên sụp đổ. Năm 1284 đất Thịnh Quang, Xã Đàn (nay thuộc quận Đống Đa) “nứt toác, rộng 4 tấc, dài trên 2 dặm, bề sâu khôn lường”... Giữa những năm kháng chiến chống Nguyên Mông 1277, 1278, 1285... toàn động đất cấp 7, cấp 8, đất nứt, bia đá tháp Báo Thiên bên bờ hồ Lục Thuỷ (Hoàn Kiếm) gãy làm đôi...

Thế kỷ XX, Hà Nội nhiều lần xảy ra động đất cấp 6 và đã 2 lần động đất cấp 7. Những năm gần đây, 
hiện tượng động ở vùng Hà Nội tăng lên rõ rệt. Mặt đất Hà Nội xuất hiện nhiều khe nứt sâu, phương Tây Bắc - Đông Nam, trùng với hướng sông Hồng và cũng là hướng các đứt gãy sâu trong vỏ trái đất.

02.5. Khi xem bản đồ “dị thường trọng lực” vùng 
Hà Nội do các nhà địa - vật lý học thành lập, có một điều đập ngay vào mắt chúng ta: Đó là những dáng hình thon thon hơi kéo dài và nhô cao lên của móng cấu trúc sâu miền võng Hà Nội. Chúng tựa như dáng hình những con rồng đời Lý, với những khúc uốn cong mềm mại, đơn giản. Đó là những nơi vỏ trái đất “mỏng” hơn nơi khác vì phần “cùi” dưới “vỏ” nhô lên gần mặt đất hơn, “Gần” nghĩa là ở độ sâu 30 - 35km trong khi ở những nơi khác, “cùi” nằm sâu 40 - 50km, nếu chúng ta tạm coi trái đất như một quả bưởi khổng lồ.

“Rồng vàng” bay trên bầu trời Thăng Long là 
huyền thoại lịch sử đầu thời Lý.

“Rồng đất” nổi trên móng sâu 30 - 35km của cấu trúc miền võng Hà Nội là hiện thực địa lý - địa chất. Mỗi lần “rồng” quẫy lưng là một lần động đất. Lưng rồng, đó là những đường đồng mức khép kín, biểu hiện những dải 
“dị thường”...vì trọng lực đá tăng vọt, nói lên sự xâm nhập của các vật chất nóng chảy dưới vỏ quả trái đất (magma..).

03. Từ miền võng Hà Nội với những chuyển động thăng trầm có tính chất chu kỳ trăm ngàn triệu năm trước, ta đến với “máng trũng Hà Nội trong những giai đoạn lịch sử ngày càng “trẻ” hơn...

03.1. Đầu kỷ Đệ Tam (Tertiare), cách ngày nay khoảng 50 triệu năm, ở vùng trũng Hà Nội, các đứt gãy sâu lại hoạt động mạnh, tạo thành một “máng trũng” mới, trên nền cũ miền võng xưa. Vì vậy các nhà địa chất gọi máng trũng Hà Nội là máng trũng “chồng gối” hay “địa hào chồng gối”. Các vùng đồi núi hai bên “máng trũng” được nâng cao lên và sau đó bị xói mòn. Vật liệu theo “nước chảy chỗ trũng” lấp dần vào đáy máng hết lớp này đến lớp khác dày 1000 - 2000m.

Lúc đầu, do vận động sụt lún mạnh mẽ ở máng, đi đôi với vận động tạo sơn ở hai bên rìa, vật liệu xói mòn mạnh gồm toàn cuội sỏi. Chúng lăn từ sườn núi, theo dòng nước chuyển dần xuống và tích tụ ở đáy máng.

Về sau, vận động yếu dần, các dòng chảy trở nên “êm đềm” hơn, vì vậy các trầm tích gồm toàn những hạt nhỏ, mịn. Sau đó nữa, là thời kỳ tương đối bình ổn, điều kiện tốt để tích tụ than và dầu hoả... Có những thời kỳ biển tiến vào, tràn ngập châu thổ, do vậy có nhà nghiên cứu lịch sử gọi là Vịnh Hà Nội.
03.2. Sang kỷ Đệ Tứ (Quaternaire), ở giai đoạn sớm (QI) - khoảng 1 triệu đến 30 vạn năm cách ngày nay (đầu QII), biển rút khỏi châu thổ, đặc biệt ở những nơi có các khối nâng lên trong đó có vùng Hà Nội. Trầm tích lục địa thay thế trầm tích biển. Châu thổ bồi tích phơi ra dưới nắng. Hệ thống sông Thao - Nhị vận chuyển phù sa bồi đắp lên trên trầm tích biển.

Do đó trong các lỗ khoan ở vùng trũng, ta có thể thấy cuội sỏi xen với đất đỏ dạng la-tê-rít phủ lên trầm tích biển và dày tới 150m nằm sâu dưới bề mặt châu thổ hiện nay, khoảng 50m trở xuống.

Các tầng cuội sỏi này cũng lộ ra trên các thềm cổ sông Hồng, sông Đà, sông Lô, sông Cầu... ở độ cao từ 10 - 30m, ven rìa vùng trũng Hà Nội.

03.3. Khoảng sau đó (QIII) biển lại rút dần khoảng từ 4 vạn đến 2 vạn năm cách ngày nay, bề mặt châu thổ Bắc bộ trải rộng ra đến vùng bán đảo Bạch Long Vĩ ngày nay.

03.4. Tới đầu thế Hôlôxen (QIV), khoảng từ 17.000 - 12.000 năm cách ngày nay, biển lại tiến vào đất liền, tới quãng Thường Tín, Phả Lại...

03.5. Ngày nay, xem xét các địa tầng ở nhiều lỗ khoan trên vùng Hà Nội, ta có thể thấy một qui luật khá rõ nét. Bao giờ cũng có một tầng cuội sỏi sạn và cát thô nằm bên dưới. Đó là lòng sông cổ. Bên trên là những tầng đất có hạt nhỏ dần đến mịn, nhiều chỗ có sét dẻo màu xám hay xám đen, chứa nhiều chất hữu cơ, đặc trưng cho trầm tích đầm hồ. Trong một cột địa tầng, có thể lặp đi lặp lại vài lần “nhịp” trầm tích như trên. Điều đó nói lên những hoạt động của sông Hồng lúc chảy xiết xói mòn mạnh, tạo ra những hạt thô lúc chảy chậm lờ đờ như vũng nước tù. 

Tầng trầm tích hạt mịn chứa sét phổ biến trên bề mặt các bãi bồi nói lên giai đoạn biển tiến cuối (Hô-lô-xen trung) cách ngày nay khoảng 1 vạn năm.

Từ thời kỳ lịch sử “ngàn năm văn hiến, tới ngày nay, các sông hệ Hồng hà vẫn tiếp tục đổi dòng, để lại nhiều 
hồ hình móng ngựa (như hồ Tây) hay những dải ao đầm 
kế tiếp nhau xen kẽ với những dải cát của lòng sông cũ.

04. Từ bề sâu địa chất với số đo vạn triệu năm, ta 
trở về với bề mặt địa lý Thăng Long Hà Nội, với số đo nghìn năm trở lại đây.

04.1. Có rất nhiều “cách nhìn”, “cái nhìn” về 
nghìn xưa Hà Nội, từ Dân gian đến Bác học.

Thực ra, đã từng có cách trả lời dân gian được 
tinh kết trong Folklore Hà Nội:

- Nhĩ hà quanh Bắc sang Đông

Kim Ngưu Tô Lịch là sông bên này

- Khen ai khéo họa dư đồ

Trước sông Nhị thuỷ sau hồ Hoàn Gươm.

Từ đó suy ra, với giới đô thị học, Hà Nội là một 
thành phố sông - hồ (tiếng Pháp: Ville-fleuve).

Cũng có câu trả lời rất kỳ thú của Người sáng lập kinh đô Thăng Long - thành phố Rồng bay,khi dời đô từ Hoa Lư ra Đại La. Trong tờ chiếu (hỏi ý các quan) về việc dời đô, Lý Công Uẩn, hay ai đó cố vấn cho ông, đã nói: 
“ở trung tâm cõi bờ đất nước, có cái thế rồng cuộn hổ ngồi, vị trí ở giữa bốn phương Đông Tây Nam Bắc, tiện hình thế núi sông sau trước. ở nơi đó địa thế rộng mà bằng phẳng, vùng đất cao mà sáng sủa, cư dân không khổ vì ngập lụt, muôn vật đều phong nhiêu tươi tốt. Xem khắp nước Việt ta, chỗ ấy là nơi hơn cả, thực là chỗ bốn phương tụ hội, là nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời!”.

Ta có thể xem đó là một bản Tuyên ngôn địa chính trị - địa chiến lược về Hà Nội nghìn xưa.

Nói như nhà địa lý học tài danh Nguyễn Thiệu Lâu: Hà Nội là thủ đô tự nhiên của (Bắc) Việt Nam: các mạch núi đều châu về đây, các sông đều tụ hội về đây rồi lan toả đi ra Biển!

Và đây là cách trả lời của tiến sĩ Nguyễn Giản Thanh thế kỷ XV đầu XVI trong bài Phụng thành xuân sắc phú (viết năm 1508):

“Sum một chốn y quan lễ nhạc,

Vầy một nơi vạn vật thanh danh.

Trời đượm khí xuân, sắc tươi tốt khắp hoà vũ trụ,

Nước mừng thịnh trị, thế vững vàng chống cột Thần kinh.

Nhớ xưa: 

Cõi giữa bang trung

Đứng trên thượng quốc

Đỉnh Tản sơn hùm chiếm Tây Nam

Dòng Nhị thuỷ rồng chầu Đông Bắc.

Chợ chợ, nhà nhà, trăm dáng tựa đồ bôi tám bức.

Thành thành, thị thị, muôn tía chen thức ánh ngàn hồng.

Hướng bốn phương cùng họp đất này, giữa chung thiên hạ.

Hoà mỗi chốn đều làm đô đấy, ngăn được thế hình...

Bài phú nôm này, là sự phát triển cái ý chính “chính trung - đồ đại” của Lý Thái tổ, cái nhìn phong thuỷ về vị thế địa chiến lược của Hà Nội bao gồm thế lưỡng giữa:

 Trong (Hoàng cung) - Ngoài (Khu dân sự phố phường chợ búa). Và Trước: sông Nhị - Sau: núi Tản

Sông và Núi đều được “thiêng” hoá và trở thành 
biểu tượng của khu vực chiếc Nôi của dân Việt, nước Việt.

Và cái “rốn” của Long thành, “Long Đỗ: (Đỗ    
chữ Hán “nghĩa là Rốn - Bụng - Dạ dầy) là núi Nùng, trục trung tâm nối Trời/Đất. Trên núi ấy, các vua Lý - Trần - Lê 
xây điện Càn Nguyên, điện Kính Thiên và núi Nùng, từ huyền thoại được thiêng hoá và trở thành, cùng Sông Cái, 2 biểu tượng của Kinh thành: Núi Nùng - Sông nhị
(Diễn trình địa lý của Hà Nội là: Vịnh ( Vụng ( biển nông ( đầm lầy rộng lớn + với rừng (sau thành than bùn).

Sông Nhị và các chi lưu, hồ Tây, hồ Gươm và các 
khúc dòng sông cổ khác, đã bao quanh Hà Nội nghìn xưa và hôm nay...

Sau nhiều năm điền dã, chúng tôi và các đồng nghiệp trẻ tuổi đã mô hình hoá mảnh đất Hà Nội là như sau
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Có 2 - 3 nhận xét cơ bản để kết thúc :

1. Các cửa ô xưa đều là cửa nước ở nơi giao hội (ngã ba) các sông (đúng nghĩa water-gate).

2. La thành hay Đại La thành (khoảng 30km) bao quanh Hà Nội cổ truyền có 3 chức năng biểu hiện qua tên gọi dân gian của Nó:

a. Đường (vành đai thành thị cổ)

b. Đê (đắp đất kè đá)

c. La thành (luỹ đắp đất trồng tre)

3. Xã hội Việt Nam xưa được xếp vào loại hình “xã hội thuỷ lợi và trị thuỷ” (hydraulic Society).

Hà Nội là một loại hình đô thị thuỷ lợi và trị thuỷ (hydraulic City).

Các chuyên gia lớn, như GS. Yves Lacoste (Pháp), xem Xã hội Việt Nam đã thực hiện ở tam giác châu sông Hồng những công trình trị/lợi thuỷ mạnh mẽ và gắn kết nhau. Sức mạnh và tính phức tạp của mạng đê sông - biển ở Hà Nội và châu thổ sông Hồng bị qui định trước hết bởi sự kiện là con sông này và các chi lưu của nó (mạng song song, mạng cành cây) bắt nguồn từ vùng núi rất gần ở phía Bắc và hàng năm nhận một lượng gió mùa khổng lồ.

Lũ rất mạnh và tới bất thần, không chỉ thế, các dòng sông chở nặng phù sa bào xói ở miền núi ở quá cao Hà Nội và đồng bằng. Và do vậy vùng Hà Nội và miền châu thổ chí có cách tự vệ, thích nghi để tồn tại là đắp Đê cho vững:

Lũ lụt thì lút cả làng

Đắp đê phòng lụt thiếp chàng cùng lo!

Sách Hậu Hán thư cho biết: Huyện Phong Khê (vùng Cổ Loa, Đông Anh) có Đê Phòng Lụt từ đầu Công nguyên. Thành luỹ Cổ Loa cũng là đê. La thành, Đại La thành Thăng Long - Đông Kinh cũng cùng truyền thống đó của người Việt phương Nam...

Các tài liệu tham khảo chủ yếu:

1. Chiếu (hỏi ý kiến về việc dời đô của Lý Công Uẩn (Thái tổ) trong Thơ văn Lý Trần tập I, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977, tr 229-230.

2. Phụng thành xuân sắc phú của Nguyễn Giản Thanh trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập II (thế kỷ X - XVII), NXB Văn hoá, Hà Nội, 1962, tr 448-451.

3. Vietnam l’ histoire, la terre, le hommes (Việt Nam, lịch sử, đất nước, con người) Alain Ruscio tập hợp bài vở và trình bày. 
L’ Harmattan, Paris 1989.

           4. Ca dao ngạn ngữ Hà Nội, Hội Văn nghệ Hà Nội, 1971.
�








(�) Những con chữ dưới đây được viết ra với sự cộng tác của PTS địa mạo học Huỳnh Thị Ngọc Hương và PTS bản đồ học Lê Ngọc Nam từng chung sức chung lòng làm việc ở Trung tâm Atlas Hà Nội.
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